
41

Nhiễm Toxoplasma là gi?

Nhiễm Toxoplasma là một căn bệnh ký sinh trùng gây 

ra bởi các sinh vật đơn bào Toxoplasma gondii [1], lây 

nhiễm hầu hết ở các động vật máu nóng bao gồm cả 

người nhưng vật chủ chính là mèo nuôi trong nhà.

Đường lây truyền

 Ăn thức ăn bị nhiễm bệnh

 Nhiễm phân của mèo bị nhiễm bệnh

 Truyền từ mẹ sang thai nhi

Mặc dù người ta thường cho rằng mèo là nguyên nhân 

lây lan mầm bệnh nhưng yếu tố nguyên cơ lớn hơn 

trong việc lây lan mầm bệnh bệnh là do ăn thức ăn bị 

nhiễm bệnh và bàn tay tiếp xúc với phân mèo [2].

Triệu chứng

Trong vài tuần đầu bị nhiễm bệnh thì thường không có 

triệu chứng hoặc có những biểu hiện của cúm thông 

thường như sốt nhẹ, sưng các hạch bạnh huyết vùng 

cổ, đau cơ, mệt mỏi và nhức đầu. Sau đó vài tuần thì ký 

sinh trùng cũng hiếm khi gây ra triệu chứng trầm trọng 

ở những người khỏe mạnh. Tuy nhiên, đối với những 

người suy giảm miễn dịch như người bị HIV/AIDS hoặc 

những phụ nữ mang thai thì bệnh có thể nặng nề hơn 

và thậm chí có thể gây tử vong. Ký sinh trùng có thể 

gây viêm não và những bệnh lí về thần kinh, và có thể 

gây tổn thương đến các cơ quan khác như tim, gan, 

mắt và tai. Trẻ sơ sinh bị nhiễm do lây truyền qua nhau 

thai có thể bị tật đầu nhỏ, thai vô sọ, vôi hóa nội sọ, bất 

thường về tinh thần và viêm màng mạch-võng mạc.[3]

Chẩn đoán

Phụ nữ mang thai

Khi nhiễm Toxoplasma thường không có triệu chứng 

hoặc có triệu chứng nhẹ thì việc chẩn đoán dựa vào 

lâm sàng rất khó khăn. Do đó cận lâm sàng đóng vai 

trò quan trọng trong việc tầm soát cũng như chẩn đoán 

thai phụ có nhiễm Toxoplasma hay không. Hiện nay, 

để chẩn đoán nhiễm Toxoplasma người ta tiến hành xét 

nghiệm hàm lượng kháng thể trong huyết thanh. Tùy 

thuộc vào phương pháp, máy xét nghiệm mà có ngưỡng 

âm tính và dương tính khác nhau. Nếu kết quả chưa xác 

định thì nên tiến hành xét nghiệm lại sau hai tuần.

Trong nhiễm trùng cấp tính, sau hai tuần nhiễm bệnh 
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thì xuất hiện kháng thể trong máu. Phát hiện IgM(+) và/ 

hoặc IgG tăng cao trong lần xét nghiệm thứ 2 (sau 2 tuần) 

thì chẩn đoán nhiễm trùng cấp tính. LgM dương tính đơn 

thuần không đủ để chứng minh có nhiễm trùng cấp tính 

trừ khi hàm lượng kháng thể tăng cao và có thể tồn tại 

lâu dài trong vài năm [4][5]. Vì vậy cần phải kèm theo xét 

nghiệm IgG trong hai tuần liên tiếp nếu hàm lượng IgG 

gia tăng thì có thể chẩn đoán nhiễm cấp tính.

Khi IgM(-) và IgG(+) cũng chưa loại trừ khả năng nhiễm 

trùng cấp tính vì IgM có thể trở về bình thường trong 

vòng vài tuần. Tuy nhiên, những kháng thể có thể tồn 

tại trong vài tháng hoặc thậm chí đến một năm sau khi 

nhiễm trùng cấp tính [6]. Vì vậy cần phải theo dõi kết hợp 

giữa IgM và IgG, tiền sử, triệu chứng và các test khác.

Thai nhi

Hiện nay khám thai định kỳ và siêu âm đã giúp phát 

hiện các dị tật ở thai bị nhiễm Toxoplasma như não vôi 

hóa, não úng thủy, thai vô sọ, tật đầu nhỏ... Tuy nhiên 

các tổn thương khác thì không phát hiện được như mù 

mắt hoặc điếc. Vì vậy cần hết hợp với yếu tố nguy cơ, 

bệnh sử, cũng như những kết quả chẩn đoán huyết 

thanh của mẹ và siêu âm định kỳ thai nhi.

Trẻ sơ sinh

Do hạn chế trong việc chẩn đoán nhiễm ký sinh trùng 

ở bào thai nên tất cả trẻ em được sinh ra từ thai phụ có 

nhiễm bệnh cấp tính  đều phải được khám lâm sàng 

và xét nghiệm huyết thanh để phát hiện bệnh. Kháng 

thể IgG trong huyết thanh trẻ có thể tự tạo ra hoặc 

được truyền từ mẹ. Nếu kháng thể của mẹ truyền sang 

thì sẽ biến mất lúc 6 – 12 tháng tuổi [7], trong khi IgG 

nội sinh của trẻ mắc bệnh thì vẫn tồn tại hoặc tăng [8]. 

Kháng thể IgM không truyền qua  nhau thai nên nếu 

có IgM trong huyết thanh thì chẩn đoán trẻ bị nhiễm 

Toxolpasma bẩm sinh[9].

Điều trị

Điều trị cho thai phụ sẽ ngăn ngừa và giảm tỷ lệ mắc 

bệnh bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Spiramycin không qua 

được hàng rào nhau thai và không gây nguy hiểm cho 

thai nên khuyến cáo được sử dụng cho thai phụ trong 

ba tháng đầu bị nhiễm cấp tính Toxoplasma [10].

Sau thai 18 tuần tuổi thì sử dụng kết hợp Sulfadiazine và 

Pirimetamine cùng acid folinic vì Pirimetamine có khả 

năng gây quái thai.

Các biện pháp phòng ngừa

Không có thuốc chủng ngừa cho bệnh này nên cần có 

các biện pháp phòng ngừa tích cực theo các cấp

Cấp 1: Chăm sóc trước khi mang thai, bao gồm tránh 

tiếp xúc với các vật liệu có khả năng nhiễm phân mèo; 

không ăn thức ăn chưa được nấu chín; rửa tay bằng xà 

phòng và nước sau khi xử lí thịt sống.

Cấp 2: Chẩn đoán ban đầu cho thai phụ, thai nhi, trẻ 

sơ sinh. Phòng ngừa lây truyền từ mẹ qua thai nhi bằng 

cách điều trị cho thai phụ khi có nhiễm trùng cấp tính. 

Cấp 3: Chẩn đoán sớm thông qua xét nghiệm tìm 

kháng thể trong huyết thanh thai phụ và trẻ sơ sinh. 
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